
Thông tin Khoa học Thống kê số 2/2003 - Trang 19 

đồng nghĩa với việc làm ngay mà bỏ qua 

các bước kỹ thuật cần thiết tối thiểu; chính 

vì thế bài viết này chỉ hy vọng đưa ra một 

thông điệp rằng hãy cẩn trọng khi bắt đầu 

một công việc mà chúng ta chưa hiểu thấu 

đáo bản chất công việc đó cũng như những 

tác động có thể có mà nó sẽ gây ra. ở đây, 

việc xây dựng hệ thống các CSDL đối với 

ngành thống kê cũng như vậy. Song nếu 

chúng ta phân tích kỹ lưỡng công việc, tận 

dụng tốt các thành quả khoa học về phát 

triển CSDL của trong nước và thế giới, thì 

chúng tôi tin chắc hướng phát triển này sẽ 

mang lại nhiều kết quả lạc quan và lâu dài 

cho hoạt động đổi mới ngành hiện nay 

Vài nét về Hệ thống đăng ký doanh nghiệp của cơ quan thống kê Australia và sự tiếp 

cận của thống kê Việt Nam 

                                                                       Ths. Nguyễn Văn Đoàn 

                                                                                 VỤ TM-GC 

Business Register System(1) đã được 

cơ quan thống kê Australia hình thành từ 

cuối những năm 1980 của thế kỷ 20. Từ 

đó đến nay nó vẫn đang được củng cố và 

ngày càng hoàn thiện. Vậy, hệ thống đăng 

ký kinh doanh là gì? cơ quan thống kê 

Australia hình thành hệ thống này nhằm 

mục đích gì? Thống kê Việt nam tiếp cận 

vấn đề này như thế nào? Bài viết này sẽ 

giải đáp được những câu hỏi vừa đưa ra. 

- Hệ thống đăng ký kinh doanh là tổ 

chức đăng ký tất cả các hoạt động kinh tế 

đang diễn ra trên lãnh thổ Australia. Thực 

chất, hệ thống đăng ký kinh doanh của cơ 

quan thống kê Australia là một cơ sở dữ 

liệu (Database) chi tiết về các doanh 

nghiệp(2) được vận hành trên hệ thống 

máy tính. Nguồn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu 

(CSDL) doanh nghiệp được lấy chủ yếu từ 

những số liệu sẵn có ở cơ quan Thuế của 

Australia. Mục đích xây dựng CSDL doanh 

nghiệp này nhằm cung cấp dàn mẫu tốt 

nhất cho các cuộc điều tra thống kê; ngoài 

ra, CSDL doanh nghiệp còn cung cấp 

những thông tin về sự thay đổi của doanh 

nghiệp, như số doanh nghiệp hiện đang 

hoạt động, số doanh nghiệp mới thành lập 

(mới sinh), số doanh nghiệp tạm thời đóng 

cửa, phá sản (mới chết), chuyển đổi sở 

hữu, dạng pháp nhân, chuyển địa bàn 

hoạt động, thay đổi ngành nghề kinh 

doanh, thay đổi cấu trúc doanh nghiệp,... 

Vậy, hệ thống đăng ký kinh doanh của cơ 

quan thống kê Australia hoạt động như thế 

nào? để trả lời câu hỏi này, trước hết, 

chúng ta xem xét cơ cấu tổ chức của cơ 

quan thống kê Australia nói chung và của 

hệ thống đăng ký kinh doanh nói riêng. 

Như chúng ta đã biết nước Australia 

được chia thành 6 vùng, 2 bang; dưới (cấp 

vùng/bang là cấp thành phố. Như vậy, về 

tổ chức chính quyền, nước Australia có 3 

cấp chính quyền là cấp liên bang, cấp vùng 

và cấp thành phố. Nhưng đối với ngành 

thống kê, chỉ tổ chức theo 2 cấp: cấp liên 

bang và cấp vùng (không có thống kê cấp 

thành phố). Cơ quan thống kê cấp vùng 

thực hiện chức năng thống kê theo vùng, 

đồng thời thực hiện một số nghiệp vụ như 

chức năng thống kê quốc gia. 

Cơ cấu tổ chức cơ quan thống kê 

Australia ở cấp liên bang được tổ chức thành 

2 khối thống kê nghiệp vụ: Khối TK kinh tế; 

Khối TK dân số và một số đơn vị khác. 

Khối thống kê kinh tế được chia thành 8 

vụ nghiệp vụ, trong đó có Trung tâm dữ liệu 

thống kê kinh tế. Trung tâm dữ liệu thống kê 
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kinh tế lại được chia thành 6 phòng, trong đó 

có phòng đăng ký doanh nghiệp. 

Phòng đăng ký kinh doanh có 59 

người, trong đó có 8 người làm việc tại 

Canberra, số còn lại làm việc chủ yếu ở 

thống kê vùng Victorria, đặt tại TP 

Melbern. Có thể nói, bộ máy đăng ký kinh 

doanh thực sự vận hành tại cơ quan thống 

kê vùng Victorria(3). Dưới đây sẽ mô tả sâu 

về cơ cấu tổ chức của Thống kê vùng 

Victorria. 

Cơ quan Thống kê vùng Victorria trực 

thuộc cơ quan thống kê trung ương 

Australia, ngoài chức năng thống kê theo 

vùng, một số nghiệp vụ được thực hiện 

như chức năng thống kê quốc gia. Cơ 

quan Thống kê vùng Victoria có 260 người 

được chia thành 8 mảng nghiệp vụ chính 

khác nhau, trong đó có hệ thống đăng ký 

kinh doanh. Hệ thống đăng ký kinh doanh 

có 51 người được chia thành 4 bộ phận để 

thực hiện việc đăng ký cập nhật doanh 

nghiệp trên toàn lãnh thổ Australia. 

Bộ phận quản lý và chuyển dữ liệu, 

bộ phận này gồm 4 người. Nhiệm vụ chính 

là nhận dữ liệu từ cơ quan thuế (bằng 

băng từ) đổ vào CSDL doanh nghiệp của 

cơ quan thống kê. Sau đó, tiến hành so 

sánh với CSDL doanh nghiệp tháng trước 

đề tìm ra sự thay đổi trong tháng; kiểm 

soát sự di chuyển giữa 2 nhóm: doanh 

nghiệp qui mô lớn và doanh nghiệp qui mô 

nhỏ trong CSDL. 

Bộ phận Quản lý chất lượng và đào 

tạo, bộ phận này gồm 10 người. Nhiệm vụ 

chính là quản lý chất lượng dữ liệu, đào 

tạo các đối tượng có liên quan để sử dụng 

hệ thống đăng ký kinh doanh. 

Bộ phận Quản lý công nghệ và dữ 

liệu, bộ phận này có 6 người. Nhiệm vụ 

chính là tạo ra những công cụ để tải dữ 

liệu từ cơ quan thuế vào CSDL doanh 

nghiệp, phát triển ứng dụng, hỗ trợ người 

sử dựng hệ thống (thiết kế giao diện cho 

người sử dụng); sản xuất các sản phẩm 

đầu ra từ CSDL doanh nghiệp. 

Bộ phận doanh nghiệp lớn, bộ phận 

này có 24 người. Chức năng chính là theo 

dõi, quản lý, cập nhật những doanh 

nghiệp có qui mô lớn và cấu trúc phức tạp. 

Chu kỳ cập nhật CSDL, hàng tháng 

cơ quan thống kê nhận toàn bộ dữ liệu các 

đối tượng nộp thuế từ cơ quan thuế bằng 

băng từ (Coppy toàn bộ ®÷ liệu) để đổ vào 

CSDL doanh nghiệp. Đối với những doanh 

nghiệp nhỏ được chuyển thẳng vào CSDL 

doanh nghiệp và được xử lý một cách tự 

động theo lô. Đối với doanh nghiệp lớn sẽ 

có cấu trúc bổ sung để cập nhật, xử lý. 

Dưới đây sẽ trình bầy chi tiết qui trình cập 

nhật doanh nghiệp lớn. 

Như trên đã đề cập, Bộ phận cập 

nhật doanh nghiệp lớn là một trong 4 bộ 

phận của đơn vị đăng ký kinh doanh. Số 

người làm việc trong bộ phận này là 24 

người với các nhiệm vụ chính, như: Phân 

tích dữ liệu của cơ quan thuế để quyết 

định xem doanh nghiệp nào đủ tiêu chuẩn 

là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có cấu 

trúc phức tạp; sau đó, tổ chức lại dữ liệu 

của những doanh nghiệp này cho phù hợp 

với cấu trúc dữ liệu của doanh nghiệp lớn; 

tiếp đến tiến hành cập nhật những thông 

tin thay đổi của chúng. Tính đến tháng 

10/2002 có 1320 nhóm DN (tại vùng 

Victoria). Để cập nhật được thường xuyên 

những thông tin thay đổi của nhóm doanh 

nghiệp này, phải tiến hành đồng thời 3 

phương pháp tiếp cận doanh nghiệp: Lập 

hồ sơ cá nhân; Lập hồ sơ thư tín; Tiếp cận 

trực tiếp. 

Phương pháp tiếp cận lập hồ sơ cá 

nhân áp dụng cho 102 nhóm DN lớn. 
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Những người được giao nhiệm vụ cập nhật 

những nhóm doanh nghiệp này thường 

xuyên phải theo dõi được sự biến động 

của doanh nghiệp qua nhiều nguồn thông 

tin khác nhau; sau đó, phải liên hệ với 

doanh nghiệp để xác định những thông tin 

thay đổi. Những thông tin này chưa được 

cập nhật ngay vào CSDL, mà để ở ngăn 

dữ liệu đang xử lý, và gọi là WIP (Wolking 

in progress). Trong quá trình cập nhật, 

chương trình lưu lại toàn bộ nội dung cập 

nhật, kể cả tên người cập nhật, thời gian 

cập nhật ra một CSDL khác. CSDL này 

được gọi là Database Profile Report. 

Người sử dụng muốn khai thác dữ liệu của 

nhóm doanh nghiệp này, trước hết phải 

truy cập vào Database Plofile Report để 

biết được thông tin của người cập nhật, 

cũng như toàn nội dung người đó đã được 

cập nhật cho từng doanh nghiệp. 

- Phương pháp tiếp cận lập hồ sơ thư 

tín áp dụng cho 1218 DN (gồm: những 

doanh nghiệp có số lao động lớn hơn 200 

LĐ, nhưng có số ngành nhỏ hơn 6 ngành 

và những doanh nghiệp có vấn đề do các 

vụ chuyên ngành yêu cầu). Những người 

được giao nhiệm vụ này thường xuyên 

theo dõi doanh nghiệp qua thư tín. Có 

nghĩa là, thiết kế bảng hỏi đơn giản gửi tới 

DN qua bưu điện vào tháng 8 hàng năm; 

sáu 14 ngày, DN phải điền hoàn chỉnh 

thông tin vào bảng hỏi và gửi về cơ quan 

thống kê. Sau thời điểm đó, sẽ có thư 

nhắc nhở (tối đa 2 lần); sau 2 lần nhắc 

nhở, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện sẽ 

được đôn đốc bằng điện thoại. Với cách 

tiếp cận này đã thu được những thông tin 

thay đổi của khoảng 98% số doanh 

nghiệp nói trên. 

- Tiếp cận doanh nghiệp theo phương 

pháp tiếp cận trực tiếp được áp dụng cho 

22 nhóm doanh nghiệp. Đây là những 

nhóm doanh nghiệp lớn và cực kỳ quan 

trọng trong nền kinh tế. Thủ tục cập nhật 

đối với những nhóm doanh nghiệp này 

cũng gần giống với lập hồ sơ cá nhân 

nhưng với 1 cấu trúc phức tạp, qui trình 

cập nhật ngặt nghèo và thường xuyên gặp 

gỡ trực tiếp doanh nghiệp. 

Hệ thống đăng ký doanh nghiệp cung 

cấp cho các đối tượng dùng tin những sản 

phẩm chủ yếu như: Những thông tin về sự 

thay đổi của doanh nghiệp (mới thành lập, 

phá sản, tạm thời đóng cửa, chuyển 

nhượng, thay đổi địa bàn, ngành hoạt 

động,... Những thông tin này  được gọi là 

doanh nghiệp học cũng giống như nhân 

khẩu học trong dân số); sự phân bố doanh 

nghiệp theo địa lý, theo ngành kinh tế, 

theo loại hình pháp nhân, theo loại hình sở 

hữu...; hệ thống các tài liệu về các bảng 

phân loại, các khái niệm định nghĩa và mô 

tả thống kê; lưu trữ toàn bộ hồ sơ doanh 

nghiệp qua các giai đoạn, thời kỳ khác 

nhau; những thông tin về lịch sử các cuộc 

điều tra thống kê. Đặc biệt, hệ thống đăng 

ký doanh nghiệp cung cấp dàn mẫu tốt 

nhất, mới nhất phục vụ các cuộc điều tra 

thống kê. 

Cung cấp dàn mẫu cho các cuộc 

điều tra thống kê 

Như trên đã đề cập, cung cấp dàn 

mẫu đã được cập nhật mới nhất cho các 

cuộc điều tra thống kê là một sản phảm 

đầu ra của hệ thống đăng ký doanh 

nghiệp. Thông qua dàn mẫu này cơ quan 

thống kê Australia đã kiểm soát được chất 

lượng của các cuộc điều tra mẫu và tránh 

được sự chồng chéo của mỗi doanh 

nghiệp trong từng cuộc điều tra bằng việc 

gắn số ngẫu nhiên duy nhất cho từng 

đoanh nghiệp, do đó, đã làm giảm gánh 

nặng cho doanh nghiệp. Qui trình tạo dàn 

mẫu cho từng cuộc điều tra được tiến 

hành như sau: 
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Từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, kết 

xuất ra dàn mẫu chung. Dàn mẫu chung 

này chứa đựng tất cả các đặc trưng của 

doanh nghiệp. Từ dàn mẫu chung, thiết 

kế ra các dàn mẫu riêng cho từng cuộc 

điều tra. Sơ đồ hoá qui trình tạo dàn 

mẫu điều tra từ hệ thống đăng ký doanh 

nghiệp như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

Kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin 

của cơ quan thống kê Australia khá tốt, do 

đó cơ sở dữ liệu doanh nghiệp được đặt tại 

Tp Melbourne, nhưng công việc cập nhật 

còn được thực hiện một cách trực tuyến 

(online) ở một số vùng khác trên lãnh thổ 

Australia, như vùng New South Wales, 

vùng Tasmania. Các đối tượng sử dụng 

(được quyền truy cập) ở các vùng khác 

cũng truy cập vào CSDL doanh nghiệp 

theo đường trực tuyến. 

Qua những nét cơ bản như đã đề cập 

ở trên về đăng ký kinh doanh của cơ quan 

thống kê Australia, chúng ta thấy rằng họ 

đã sử dụng dữ liệu sẵn có của cơ quan 

thuế làm dữ liệu ban đầu để xây dựng 

CSDL doanh nghiệp. Từ đó, cơ quan 

thống kê tiến hành xử lý, tổng hợp và tạo 

ra các sản phẩm thống kê doanh nghiệp 

đáp ứng được yêu cầu của ngành thống 

kê nói riêng và của các đối tượng sử dụng 

thông tin khác. Với cách làm này, họ 

không những đã tiết kiệm được nhiều thời 

gian, công sức và tiền bạc ở khâu thu 

thập, nhập dữ liệu và truyền đưa những 

thông tin ban đầu về doanh nghiệp(4), mà 

còn đảm bảo được tính nhất quán, kịp thời 

và chính xác của thông tin. Đồng thời với 

cách làm này, họ đã tạo được những dàn 

mẫu tốt nhất phục vụ các cuộc điều tra 

mẫu khác nhau. Hơn thế nữa, cơ quan 

thống kê Australia đã áp dụng kỹ thuật 

tin học trong công tác thống kê nói 

chung và thống kê doanh nghiệp nói 

riêng rất hiệu quả. 

Tiếp cận của Thống kê Việt nam  

Nhận thức được những lợi ích to lớn 

của hệ thống đăng ký doanh nghiệp của 

cơ quan thống kê Australia, năm 2002, 

lãnh đạo Tổng cục đã thành lập Tổ nghiên 

cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật 

doanh nghiệp với sự giúp đỡ trực tiếp của 

01 chuyên gia Thụy điển. Đến nay, về cơ 

bản đã hình thành được cơ sở dữ liệu 

doanh nghiệp với nguồn thông tin chủ yếu 

từ cơ sở dữ liệu các đối tượng nộp thuế 

của Tổng cục Thuế. Hiện nay, CSDL 

doanh nghiệp đang chứa khoảng gần 2 

triệu các đối tượng nộp thuế và cứ vào 

ngày 05 hàng tháng, Tổng cục Thuế tự 

động truyền toàn bộ những thông tin đổi 

của tháng trước sang CSDL doanh nghiệp 

của Tổng cục Thống kê. Cơ sở dữ liệu 

này, bước đầu đã được sử dựng để tính 

toán những thông số cơ bản để tiến hành 

cuộc Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành 

chính, sự nghiệp năm 2002, như: Dự kiến 

số lượng phiếu, dự trù kinh phí,… Tuy 

nhiên, để CSDL doanh nghiệp thực sự 

CSDL 
doanh 
nghiệp 

Dàn mẫu chung 
- CF (Common 

Frame) Dàn mẫu cho ĐT mẫu C

…………..  

Dàn mẫu cho ĐT mẫu A

Dàn mẫu cho ĐT mẫu B
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hoạt động và cung cấp được các sản 

phẩm thống kê doanh nghiệp như của 

Australia còn rất nhiều việc phải làm, đặc 

biệt về cơ cấu tổ chức, nhân lực, cơ chế 

hoạt động và các điều kiện vật chất, kỹ 

thuật khác 

(1) Lời dịch của tác giả viết bài này 

(2) Doanh nghiệp, hiểu theo nghĩa rộng, kể cả 

các cơ quan của chính phủ, chùa chiền, hộ sản xuất 

kinh doanh cá thể,... 

(3) Cơ Sở hạ tầng công nghệ thông tin của úc 

nói chung và của cơ quan thống kê nói riêng rất tốt, 

do đó họ có thể làm việc tại Canbarra, nhưng vẫn 

truỵ cập được cơ sở dữ liệu đặt tạl Melbern. 

(4) Đây là những khoản chi phí chiếm tỷ trọng 

lớn nhất trong tổng kinh phí để tiến hành một  cuộc 

điều tra thống kê 

Bàn về chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trên một đơn vị diện tích 

                                                                                 TS Phùng Chí Hiền 

Các địa phương (xã, huyện, tỉnh), các 

đơn vị sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thuỷ sản đang thực hiện việc chuyển đổi 

mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thuỷ 

sản nuôi, tăng vụ trồng trọt trong năm, sử 

dụng giống mới có năng suất cao phù hợp 

với nhu cầu thị trường, áp dụng các biện 

pháp kỹ thuật tiên tiến để đem lại kết quả 

sản xuất, hiệu quả sản xuất cao hơn. Để 

đánh giá kết quả sản xuất, hiệu quả sản 

xuất của các địa phương (xã, huyện, tỉnh), 

các đơn vị sản xuất nông nghiệp, nuôi 

trồng thuỷ sản dùng hai chỉ tiêu: 

1. Chỉ tiêu giá trị sản lượng nông 

nghiệp, thuỷ sản nuôi trồng trên 1 đơn 

vị diện tích 

Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với các 

địa phương xã, huyện, tỉnh và các đơn vị 

sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ 

sản. Riêng đối với các đơn vị sản xuất chỉ 

áp dụng đối với các đơn vị trồng trọt (kể cả 

các đơn vị sản xuất trồng trọt là chủ yếu 

đồng thời có kết hợp chăn nuôi) và nuôi 

trồng thuỷ sản  

Trước hết giá trị sản lượng nông 

nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản là giá trị 

toàn bộ sản phẩm chính và sản phẩm phụ 

thu được. Sản phẩm chính chỉ tính những 

sản phẩm thực tế có thu. Như lúa chỉ kể 

số thóc thực tế thu hoạch về nhà không kể 

số thóc rơi rụng khi thu hoạch ngoài đồng 

hay trên đường vận chuyển về nhà. Sản 

phẩm phụ chỉ kể số sản phẩm phụ thực tế 

có sử dụng, số sản phẩm không sử dụng 

không được tính, như chỉ tính số rơm thu 

hoạch dùng làm chất đốt, cho trâu bò ăn, 

để làm nấm, hay chỉ tính số lượng thân 

cây ngô dùng làm chất đốt,... 

Sản phẩm là số lượng sản phẩm thu 

hoạch trong cả một năm, không phải chỉ là 

số lượng sản phẩm thu hoạch trong một 

vụ sản xuất. Vì chỉ số lượng sản phẩm thu 

hoạch trong 1 năm mới nêu được thành 

tích nơi đã đầu tư khoa học kỹ thuật, cơ sở 

hạ tầng, giống,... để tăng vụ sản xuất 

trong một năm, làm ra nhiều sản phẩm 

hơn trên diện tích đã có. 

Sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng 

thuỷ sản chỉ có tính theo giá bán của 

người sản xuất, giá thực tế mới phản ảnh 

được sản phẩm đó có thích hợp với nhu 

cầu thị trường hay không, thích hợp đến 

mức độ nào. Sản phẩm sản xuất phù hợp 

với thị trường mới bán được và bán với giá 

hợp lý. Như vậy, sản phẩm được tính theo 

giá bán của người sản xuất, giá bán thực 


